Trường THCS Ngô Văn Sở                                                                                                       Năm học: 2023 - 2024

Ngày soạn: 27/02/2024
Chủ đề 13: NHIÊN LIỆU
Tổng số tiết: 3 tiết (từ tiết 50 đến tiết 52)
Giới thiệu chủ đề: Chúng Nắm được tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên, thành phần, cách khai thác, chế biến và ứng dụng của dầu mỏ, khí thiên nhiên.
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ: 
1.1 Kiến thức: HS biết:
- Nắm được tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên, thành phần, cách khai thác, chế biến và ứng dụng của dầu mỏ, khí thiên nhiên.
- Nắm được nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy toả nhiệt và phát  sáng .
- Nắm được cách phân loại nhiên liệu, đặc điểm và ứng dụng của 1 số nhiên liệu thông dụng
1.2. Kĩ năng:
- Đọc trả lới câu hỏi, tóm tắt được thông tin về dầu mỏ, khí thiên nhiên và ứng dụng của chúng.
- Sử dụng có hiệu quả một số sản phẩm dầu mỏ và khí thiên nhiên.
- Biết cách sự dụng nhiên liệu có hiệu quả, an toàn trong cuộc sống hàng ngày.
- Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy than, khí metan và thể tích khí cacbonic tạo thành.
1.3. Thái độ:
- Giáo dục HS có ý thức trong việc bảo vệ môi trường thông qua việc sử dụng có hiệu quả một số sản phẩm dầu mỏ và khí thiên nhiên.
- Giáo dục HS có ý thức trong việc bảo vệ môi trường thông qua việc sử dụng có hiệu quả các loại nhiên liệu khác nhau, tránh lãng phí khi sử dụng các loại nhiên liệu..
2. Định hướng phát triển năng lực học sinh: 
Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học (sử dụng thuật ngữ hóa học: viết đúng CTHH, PTHH).
Năng lực thực hành hóa học (Năng lực tiến hành thí nghiệm, sử dụng thí nghiệm an toàn; năng lực quan sát, mô tả, giải thích các hiện tượng thí nghiệm và rút ra kết luận; năng lực xử lý thông tin liên quan đến thí nghiệm).
Năng lực tính toán :Vận dụng các thuật toán để tính toán trong các bài toán hóa học.
Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học (Xác định được và biết tìm hiểu các thông tin liên quan đến vấn đề phát hiện).
Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống (năng lực phát hiện các nội dung kiến thức hóa học được ứng dụng trong các vấn đề các lĩnh vực khác nhau; năng lực phát hiện các vấn đề trong thực tiễn và sử dụng kiến thức hóa học để giải thích).
II.  Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Giáo viên:
- GV: Chuẩn bị mẫu dầu mỏ, tranh vẽ sơ đồ chưng cất dầu mỏ và ứng dụng các sản phẩm thu được từ chế biến dầu mỏ.
2. Học sinh:
- Học bài và chuẩn bị nội dung chủ đề trước ở nhà.
- Bảng  nhóm.
III. Tiến trình dạy học: 
Hoạt động 1: Tình huống xuất phát/khởi động (Dự kiến 5ph)
Mục tiêu hoạt động: 
Giúp HS có hiểu biết ban đầu về dầu mỏ, khí thiên nhiên. Nhiên liệu.

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động

	- Gv đặt vấn đề:
-Xăng,dầu được sử dụng ntn để vận hành các động cơ máy móc. Xăng, dầu được tách chiết từ đâu 
-Trong cuộc sống gồm các loại nhiện liệu nào? Theo em nên sử dụng nhiên liệu ntn là tiết kiệm và bảo vệ môi trường.
Em hãy chia sẻ ý kiến của mình với bạn bên cạnh và các bạn trong nhóm. Sau đó, GV gọi 2 – 3HS báo cáo  GV dẫn dắt vào chủ đề bài học.
	
- HS dự kiến sản phẩm



Hoạt động 2: Hình thành kiến thức- Luyện tập (Dự kiến 120 phút)
 Nội dung 1: DẦU MỎ. KHÍ THIÊN NHIÊN (Dự kiến 40 phút)
Mục tiêu hoạt động:  
- Nắm được tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, thành phần, cách khai thác, chế biến và ứng dụng của dầu mỏ, khí thiên nhiên.
-Biết crăckinh là một phương pháp quan trọng để chế biến dầu mỏ.

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động

	GV: Giới thiệu mẫu vật dầu mỏ.
+ Quan sát mẫu vật dầu mỏ, kết hợp hiểu biết trong thực tế, rút ra nhận xét về tính chất của dầu mỏ.
 + Hiện tượng nào trong thực tế chứng tỏ, dầu mỏ không tan trong nước và nhẹ hơn nước.
 - GV gọi 2-3 HS trình bày ý kiến của mình  tổng hợp kiến thức.
-GV cho HS quan sát các tranh vẽ H 4.16, H 4.17 SGK và yêu cầu HS đọc các thông tin trong SGK.
-GV phát phiếu học tập cho nhóm HS thảo luận các câu hỏi:
-Dầu mỏ có ở đâu?-Dầu mỏ ở sâu trong lòng đất, tạo thành các mỏ dầu.
-Cấu tạo của dầu mỏ?-Mỏ dầu thường có 3 lớp: Trên cùng là lớp khí, ở giữa là lớp dầu lỏng có hoà tan khí , dưới đáy mỏ dầu là lớp nước mặn.

-Cách khai thác dầu mỏ?Muốn khai thác dầu mỏ, người ta khoan những giếng dầu.
Do áp suất của mỏ dầu lớn hơn áp suất khí quyển nên dầu sẽ tự phun lên trong quá trình khai thác 
- Tạo sao phải chế biến dầu mỏ? Vì sản phẩm khai thác từ mỏ dầu chỉ là dầu thô không thể sử dụng được, mà phải qua chế biến
Dầu mỏ được chế biến như thế nào? Khi chế biến dầu mỏ ta được những sản phẩm nào?
Ở những khoảng nhiệt độkhác nhau ta thu được các sản phẩm: Khí đốt, xăng, dầu thắp, dầu diezen, mazut, nhựa đường.
Nêu ứng dụng của các sản phẩm chế biến dầu mỏ trong nền kinh tế?
Nhóm HS thảo luận hoàn thành phiếu học tập, đại diện báo cáo kết quả, bổ sung.
-Gv kết luận kiến thức.
GV cung cấp thông tin: Lượng xăng thu được khi chưng cất dầu mỏ là rất ít, vì vậy người ta phải dùng phương pháp crăckinh (là bẻ gãy phân tử) dầu nặng  nhằm thu được lượng xăng lớn hơn.
Giới thiệu PTHH của pư crăckinh
(PTHH dạng tổng quát và cụ thể).
-GV cho HS quan sát H 4.18 SGK và đọc thông tin SGK, trả lời câu hỏi sau:
+Khí thiên nhiên thường có ở đâu? Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là gì? Chúng có ứng dụng như thế nào trong thực tiễn?
+Khí thiên nhiên thường có trong các mỏ khí nằm dưới lòng đất. Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là metan. Khí thiên nhiên là nhiên liệu, nguyên liệu trong đời sống và trong công nghiệp.
GV nhận xét và thông báo cho HS biết cách khai thác khí thiên nhiên và giới thiệu thêm cho HS thấy được hàm lượng metan có trong thiên nhiên và dầu mỏ.
*Tích hợp biến đổi khí hậu:Cần lưu ý trong việc khai thác các mỏ khí, trong việc vận chuyển dầu mỏ, tranh gây ô nhiễm môi trường nước.
-GV liên hệ Tỉnh Quãng Ngãi có nhà máy lọc  dầu Dung Quất. 

	I.Dầu mỏ:
1. Tính chất vật lý:
- Dầu mỏ là chất lỏng sánh, màu nâu đen, không tan trong nước và nhẹ hơn nước.









2. Trạng thái tự nhiên, thành phần của dầu mỏ .
 * Trong tự nhiên, dầu mỏ tập trung thành những vùng lớn, ở sâu trong lòng đất, tạo thành các mỏ dầu.
-Mỏ dầu có 3lớp:
+ Khí ở trên.
+ Dầu lỏng và khí ở giữa.
+ Nước mặn ở dưới đáy.
 *Cách khai thác dầu mỏ:khoan những lỗ khoan xuống lớp dầu lỏng . Đầu tiên dầu tự phun lên, sau đó người ta phải bơm nước hoặc khí xuống để đẩy dầu lên.

3. Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ:
-Bằng phương pháp chưng cất dầu mỏ, người ta thu được: xăng, dầu hoả, dầu điezen, dầu mazut…
-Bằng phương pháp crăckinh dầu mỏ, người ta thu thêm được xăng và các sản phẩm khí: CH4, C2H4…

















II. Khí thiên  nhiên:
-Khí thiên nhiên có trong các mỏ khí nằm dưới lòng đất. Thành phần chủ yếu là khí metan.
-Khí thiên nhiên là nhiên liệu, nguyên liệu trong đời sống và trong công nghiệp.




III. Dầu mỏ và khí thiên nhiên ở nước ta:
SGK




 Nội dung 2: NHIÊN LIỆU (Dự kiến 40 ph)
Mục tiêu hoạt động: 
- Nắm được cách phân loại nhiên liệu, đặc điểm và ứng dụng của 1 số nhiên liệu thông dụng
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động

	-GV phát phiếu học tập cho nhóm HS (thảo luận nội dung và đại diện HS báo cáo, bổ sung – thực hiện trong 7ph). Trong quá trình HS báo cáo, GV tóm tắt nội dung bài học bằng SĐTD.
-Nội dung câu hỏi:
1. Em hãy kể tên một vài nhiên liệu thường duøng?Caùc chất trên khi cháy đều có hiện tượng gì?Hãy rút ra,nhiên liệu là gì? Nhiên liệu được gọi bằng tên nào khác?
2.Dựa vào trạng thái. Chia NL làm mấy loại? Mỗi loại NL thường được dùng làm gì trong cuộc sống?
3. Nguồn nhiên liệu có phải  vô tận không?Vậy,phải sử dụng nhiên liệu như thế nào cho có hiệu quả?
-Dự kiến nội dung HS nhóm báo cáo, bổ sung:
1. Đưa một số nhiên liêu: than mỏ, than gầy, than mỡ và than non, than bùn, gỗ, xăng, dầu hoả, rượu, khí lò cốc, khí lò cao, khí than …Các chất trên khi cháy đều có hiện tượng toả nhiệt và phát sáng  Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy toả nhiệt và phát saùng.Nhiên liệu được gọi bằng tên khác là chất đốt.
2. Dựa vào trạng thái, người ta chia nhiên liệu thành 3 loại:
- Nhiên liệu rắn (thường được dùng trong gia đình và sản xuất nhỏ).
- Nhiên liệu lỏng (thường được dùng chủ yếu cho các động cơ đốt trong, một phần nhỏ dùng để đun nấu và thắp sáng).
- Nhiên liệu khí (được sử dụng trong đời sống và trong công nghiệp).
3.Nguồn nhiên liệu không phải là vô tân, vậy việc sử dụng nhiên liệu cho có hiệu quả ………
* GV bổ sung thêm thông tin cho HS bằng hệ thống câu hỏi sau: 
(Cá nhân HS làm vào giấy, nộp cho GV lấy điểm, thu 5 HS làm nhanh nhất).
1.Điện có phải là một loại nhiên liệu không? Vì sao? (điện không phải là nhiên liệu mà là một loại năng lượng có thể phát sáng và toả nhiệt).
2.Nêu hàm lượng cacbon trong các loại than (Than gầy, than mỡ, than non và than bùn).
3.Tại sao các chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn chất rắn và chất lỏng?(Dễ tạo ra hỗn hợp với không khí , khi đó diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí lớn hơn nhiều so với chất lỏng và chất rắn).
3. Tại sao trong khi sử dụng  nếu đun củi quá nhiều  thì bếp củi sẽ không cháy và bị khói lên ?  
*Liên hệ GDBVMT:Tác động của việc sử dụng nhiên liệu đến môi trường. Theo em đề ra biện pháp nào để góp phần BVMT ? 
   -  Khai thác, vận chuyển, sử dụng  nhiên liệu đều ảnh hưởng đến môi trường. Do các chất thải có trong quá trình khai thác, các khí thải ra trong quá trình sử dụng nhiên liệu, trong quá trình vận chuyển nhiên liệu đôi khi xảy ra các sự cố không khắc phục được hết….: đều gây ô nhiễm môi trường: đất, khí, nước.
   - Biết sử dụng hợp lý các nguồn nhiên liệu, tránh lãng phí. Trồng nhiều cây xanh, xử lý các khí thải trước khi đưa ra môi trường ngoài 
	I. Nhiên liệu là gì?
   Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy toả nhiệt và phát sáng.
II. Nhiên liệu được phân loại như thế nào?
Dựa vào trạng thái, người ta chia nhiên liệu thành 3 loại:
 1. Nhiên liệu rắn:
-Than mỏ: Than gầy, than mỡ, than non và than bùn.
-Gỗ…	
2. Nhiên liệu lỏng: Gồm các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ và rượu.

3. Nhiên liệu khí: Gồm các loại khí khiên nhiên, khí mỏ dầu, khí lò cao, khí than.
III.Sử dụng nhiên liệu như thế nào cho hiệu quả?
- Cung cấp đủ oxi cho quá trình cháy.
-Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí.
- Duy trì sự cháy ở mức độ cần thiết phù hợp với nhu cầu sử dụng.



Nội dung 3: LUYỆN TẬP HĐROCACBON – NHIÊN LIỆU (Dự kiến 40ph)
Mục tiêu hoạt động: 
- Giúp HS hiểu hơn về kiến thức cơ bản đã học.
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động

	Bài 1 (bài 3/ 132 SGK)
 Hãy giải thích t/dụng các việc làm sau:
a.Tạo các hang lỗ trong các viên than tổ ong
b.Quạt gió vào bếp lò khi nhóm lửa.
c.Đậy bớt cửa lò khi ủ bếp.

Bài 2-  Để dập tắt đám cháy xăng dầu (khi mới bùn phát) người ta làm như sau:
a. Phun nước vào ngọn lửa
b. Dùng chăn ướt trùm lên ngọn lửa
c. Phủ cát vào ngọn lửa
Cách làm nào ở trên là đúng ? Giải thích ?
Bài 3. Tại sao ta đến trạm đổ xăng ta thấy nơi này có các thùng  phy chứa cát để làm gỉ?
Bài  4
Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu sau:
1/A. Dầu mỏ là một đơn chất.
  B. Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp.
  C. Dầu mỏ là một hiđrocacbon.
  D. Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hiđrocacbon.
2/ A. Dầu mỏ sôi ở một nhiệt độ nhất định.
B. Dầu mỏ có nhiệt độ sôi khác nhau tuỳ thuộc vào thành phần của dầu mỏ.
C. Thành phần chủ yếu của dầu mỏ tự nhiên là metan.
D. Thành phần chủ yếu của dầu mỏ chỉ gồm xăng và dầu lửa.
3/ Phương pháp tách riêng các sản phẩm từ dầu thô là:
A. Khoan giếng dầu.                         
 B. Craêckinh.
C. Chưng cất dầu mỏ.                       
 D. Khoan giếng dầu và bơm nước hoặc khí xuống.
Bài 2/133SGK




Bài 4/133SGK

	Bài 1 (bài 3/ 132 SGK)


a) Tăng diện tích tiếp xúc giữa than và  không khí.
b) Tăng lượng oxi để hạn chế quá trình cháy 
c) Giảm lượng oxi để hạn chế quá trình cháy . 
Bài 2
Cách b,c là đúng vì ngăn không cho xăng, dầu tiếp xúc với không khí. Cách làm a sai vì khi xăng , dầu nhẹ hơn nước, khi đó xăng dầu loang nhanh trên mặt nước gây cháy lan rộng hơn.





























Bài 2/133SGK
. Dẫn lần lượt 2 chất khí trên vào bình đựng dung dịch brom,chất khí nào làm mất màu da cam của dd brom là khí C2H4. khí còn lại là CH4.
CH2=CH2+Br2   CH2Br –CH2Br
Bài 4/133SGK
a/ Xác định nguyên  tố tạo nên A :

Ta có : mC=(g)

            mH =
 -> mC + mH =2,4 +0,6 =3 (g) 
Vậy A chỉ có 2 nguyên tố C, H
b/ Xác định CTPT của A :
-Xác định công thức của A là CXHY
-Tacó tỉ lệ:

x:y = 
-> Công thức đơn giản của A là
(CH3)n
Vì MA < 40 -> 15n< 40
*Biện luận :
n =1 vô lí ; n =2 -> CTPT của A là C2H6 
c/A là hiđrocacbon có công thức cấu tạo giống như CH4 nên không làm mất màu dung dịch brom . 

d/ C2H6  + Cl2 C2H5Cl
            + HCl


Hoạt động 3: Vận dụng (Dự kiến 10 phút)
Mục tiêu hoạt động: 
- Hiểu được một số kiến thức thực tế
-Phát triển năng lực: sử dụng ngôn ngữ hóa học, thực hành hóa học.
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động

	
1.Em hãy chia sẻ với người thân trong gia đình em về cách sử dụng nhiên liệu để đun nấu, sưởi ấm sao cho tiết kiệm, an toàn và góp phần bảo vệ môi trường.
2.Nhiên liệu hóa thạch là gì? Chúng có phải là nguồn nhiên liệu vô tận không?


3. Khi xảy ra sự cố tràn dầu trên song và trên biển thì thường gây ra ảnh hưởng trên một diện tích diện rộng. Tính chất nào của dầu dẫn đến vấn đề đò?
	




2.Nhiên liệu hóa thạch là các loại nhiên liệu chứa một hàm lượng cacbon và hydrocacbon cao.Chúng không phải là nguồn nhiên liệu vô tận.
3.Vì dầu không tan và nhẹ hơn nước.


IV. Câu hỏi/Bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh:
1. Bảng mô tả ma trận kiểm tra, đánh giá theo các mức độ nhận thức
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Nội dung 1: 
Dầu mỏ. Khí thiên nhiên
	 Dầu mỏ là một đơn chất.

	Để dập tắt đám cháy xăng dầu
	
	

	Nội dung 2:
Nhiên liệu
	Đặc điểm cấu tạo
	
	
	Bài tập định lượng

	Nội dung 3: 
Luyện tập
	Đặc điểm cấu tạo
	
	Viết PTHH
	Bài tập định lượng


2. Câu hỏi/Bài tập 
Mức độ nhận biết
Bài 1 (bài 3/ 132 SGK)
 Hãy giải thích t/dụng các việc làm sau:
a.Tạo các hang lỗ trong các viên than tổ ong
b.Quạt gió vào bếp lò khi nhóm lửa.
c. Đậy bớt cửa lò khi ủ bếp.
Bài  4
Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu sau:
1/A. Dầu mỏ là một đơn chất.
  B. Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp.
C.Dầu mỏ là một hiđrocacbon.
 D.Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hiđrocacbon.
2/ A. Dầu mỏ sôi ở một nhiệt độ nhất định.
B. Dầu mỏ có nhiệt độ sôi khác nhau tuỳ thuộc vào thành phần của dầu mỏ.
C. Thành phần chủ yếu của dầu mỏ tự nhiên là metan.
D. Thành phần chủ yếu của dầu mỏ chỉ gồm xăng và dầu lửa.
3/ Phương pháp tách riêng các sản phẩm từ dầu thô là:
A. Khoan giếng dầu.                          B. Crăckinh.
C. Chưng cất dầu mỏ.                        D. Khoan giếng dầu và bơm nước hoặc khí xuống.
Mức độ hiểu
Bài 2-  Để dập tắt đám cháy xăng dầu (khi mới bùn phát) người ta làm như sau:
+ Phun nước vào ngọn lửa
+ Dùng chăn ướt trùm lên ngọn lửa
+ Phủ cát vào ngọn lửa
Cách làm nào ở trên là đúng ? Giải thích ?
Bài 3. Tại sao ta đến trạm đổ xăng ta thấy nơi này có các thùn phuy chứa cát để làm gỉ?
Mức độ vận dụng thấp
1.Em hãy chia sẻ với người thân trong gia đình em về cách sử dụng nhiên liệu để đun nấu, sưởi ấm sao cho tiết kiệm, an toàn và góp phần bảo vệ môi trường.
2.Khi xảy ra sự cố tràn dầu trên song và trên biển thì thường gây ra ảnh hưởng trên một diện tích diện rộng. Tính chất nào của dầu dẫn đến vấn đề đò?
Mức độ vận dụng cao
Nhiên liệu hóa thạch là gì? Chúng có phải là nguồn nhiên liệu vô tận không?

V. Phụ lục: 
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